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TOM TAT

Nghién ctru nay nham gép phan hé théng héa mét sé co s& Iy luan va thwe tién vé kha ning
canh tranh ctia doanh nghiép. Sau khi trinh bay khai niém, bai viét thao luan mét sé6 phwong phap
phén tich danh gia kha nang canh tranh ctiia doanh nghiép. Bén canh dé, nghién clru con khai quat
thwe trang kha nang canh tranh cia mét sé doanh nghiép & Viét Nam va cach tiép can phan tich kha
ning canh tranh & cap doanh nghiép cia mét sé hoc gia trong va ngoai nwéc. Cubi ciing, mdt mau
khung phan tich kha ndng canh tranh cta doanh nghiép dwgc dé xuat dwa trén viéc van dung cac co
s& ly luan va thuwc tién da trinh bay & trén.

Tw khéa: Doanh nghiép, kha nang canh tranh, khung phan tich, phwong phap.

SUMMARY

This paper discusses theoretical and practical issues on enterprises’ competitiveness. After
presenting concepts, the paper discusses some methods used to analyze the enterprises’
competitiveness. In addition, the study also generalizes the competitive situation of some Viethamese
enterprises, and methods applied by few authors to analyze the enterprises competitiveness. Lastly, a

sample of analytical framework for enterprises’ competitiveness is introduced.

Key words: competitiveness, enterprise, framework, method.

1. DAT VAN DE

Chinh sach d6i méi co ché& quan ly kinh
t&, chuyén sang co ché thi truong da lam cho
nén kinh t& Viét Nam chuyén bién manh mé.
Trong diéu kién nuéc ta hién nay, khi ma
nén kinh t&€ hang hoa ngay cang phéat trién
manh, su canh tranh cang tré nén gay git
thi su ding viing va khing dinh vi thé cta
mbi doanh nghiép trén thi trudng 14 mot
diéu cuc ky khé khan. Bat ct mdt doanh
nghiép nao khi tham gia vao hoat déng san
xuét kinh doanh trong co ché thi trudng déu
phai chiu tac dong cta cac quy luat kinh té&
khach quan, trong d6 c6 quy luat canh tranh.
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Theo quy luat nay, mdi doanh nghiép muén
ton tai va phat trién dudge trén thi trudng thi
phai khong ngting nd luc 4p dung khoa hoc
ky thuat dé nang cao chét lugng san pham,
quan ly t6t chi phi nham giam gia thanh san
pham, v.v... C6 nhu vay, doanh nghiép méi
thu hut duge khach hang, dong thoi chién
thing dugc cac ddi tht canh tranh trén thi
truong. Do d6, viéc phan tich danh gia kha
ning canh tranh ctia ban than doanh nghiép
va cua d6i thu dé tit 6 c6 cac bién phap cai
thién vi thé canh tranh da tré thanh mot van
dé quan trong hang diu duge nhiéu doanh
nghiép va nha nghién ctu quan tam. Tuy



Mot sé van dé ly luan va thwce tién vé kha naéng canh tranh clia doanh nghiép

nhién, cho dén nay van chua c6 su nhat tri
cao gitia cac hoc gia, cac nha chuyén mén vé
khai niém cling nhu cach do luong, phan tich
kha ning canh tranh 6 cdp doanh nghiép.
Trén thuc tién nghién ctiu, ho da st dung cac
chi tiéu nao dé danh gi4d kha ning canh
tranh ctia doanh nghiép? Thuc trang kha
ning canh tranh cta cac doanh nghiép 6
Viét Nam nhu thé nao? Kinh nghiém nang
cao kha n#ing canh tranh cho cac doanh
nghiép 6 mot s6 nudc trén thé gisi 1a gi? Do
12 nhiing cau hdi sé dudc lam sang té phan
nao qua nghién ctiu nay.

Muc tiéu co ban ctia bai viét 1a gép phan
hé théng héa mot s6 van dé 1y luan va thuc
tién vé kha ning canh tranh cta doanh
nghiép, 1lam co sé cho cic nghién ciitu trong
linh vyc nay.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

Nghién ctiu nay 1a nghién ctu téng quan
nén cac thong tin dudc trinh bay trong bai
viét 12 nhiing dit lidu thi cap, dude thu thap
ti cic tai lidu da cong b nhu tap chi, sach,
bao, internet.

P& phan tich dit liéu, nghién ctu chu
yéu st dung phuong phap thong ké mé ta
nhiing dic tinh cta hién tugng nghién ciu
thong qua cac so do, do thi va bang s6 liéu
v6i cac chi tiéu nhu s6 tuong doi, so tuyét
dé1, s6 binh quan, v.v...

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Khai niém vé kha ning canh tranh

cua doanh nghiép

Thuc t& hién nay, cdc thuat ngii khd
ndng canh tranh, ndang luc canh tranh va
tinh canh tranh duge st dung rong rai
nhung vin chua c6 dinh nghia cu thé cho
tiing thuat ngi. Theo Tu dién Tiéng Viét,
ning luc 1a kha nang dé 1lam mot viée gi do,
con kha ning 12 stic luc lam mot viée gi dé.
Tuy nhién, trong tiéng Anh, cac thuat ngi

trén déu duge dung 1a “competitiveness”.

No6i mot cach khai quat, kha nang canh
tranh 1a kha ning ctia mot doanh nghiép
hoic mét nganh, tham chi mot quéc gia
khong bi doanh nghiép khéac, nganh khac
ho#c nuéc khac danh bai vé kha nang kinh
t& (Tu dién Thuat ngi chinh sach thuong
mai). Kha nang canh tranh c6 thé nhin nhan
d cac cap d6 khac nhau: cdp quéc gia, cip
nganh, cdp doanh nghiép va cdp san pham.
Nghién ctiu nay dé cap t6i kha niang canh
tranh c4p doanh nghiép.

Theo T6 chtic UNCTAD ctaa Lién Hop
Quéc, khid ning canh tranh cta doanh
nghiép 12 kha ning cua doanh nghiép trong
viéc gili vitng hodc tang thi phan cua minh
mot cach viing chic hay nang luc ha gia
thanh, hodc cung c&p san pham bén, dep, ré
cua doanh nghiép. Tuong tu, theo Nguyén
Hitu Thing (2008), ning luc canh tranh caa
doanh nghiép 14 kha ning duy tri va nang
cao 1gi thé canh tranh trong viéc tiéu thu san
phdm, mé rong mang luéi tiéu thu, thu hit
va st dung c6 hiéu qua cac yéu to san xuit
nhim dat 1¢i ich kinh t& cao va bén viing.
Nghién ctiu cia Nguyén Van Thanh (2003)
dé cap, nang luc canh tranh 1a kha ning ctaa
mot doanh nghiép ton tai trong kinh doanh
va dat dudc mot s6 két qua mong mudn duédi
dang lgi nhuén, gid ca, lgi ttic hoic chat
luong san phdm ciing nhu ning luc cta né
dé khai thac cac co hoi thi truong hién tai va
lam nay sinh cac thi trusng méi. Theo Van
Duren va cs. (1991), kha n#ng canh tranh
ciia mdt nganh/doanh nghiép 1a néng luc duy
tri duge 1gi nhuan va thi phan trén cac thi
trudng trong va ngoai nudéc. Nhu vay, cac
quan diém vé kha nang canh tranh cua
doanh nghiép dé cap trén, déu nhan manh
t6i thuc luc ctia doanh nghiép, thé hién qua
mot s6 tiéu chi nhu thi phan, gia thanh san
pham, chit lugng san phdm, mang luéi tiéu
thu, hiéu qua st dung cac yéu t6 san xuit va
Igi nhuan. Thuc lyc cia doanh nghiép chu
yéu dugc tao thanh ti nhiing yéu t6 ndi tai
cua doanh nghiép, tuy nhién né ciing chiu su
tac dong cua cac yéu t6 moi trudng xung
quanh doanh nghiép.
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Theo Pham Quang Trung (2007), kha
ning canh tranh 1a thuat ngi dude dung dé
néi dén cac dic tinh cho phép mot hang canh
tranh c6 hiéu qua véi cac hang khac nho cé
chi phi thap hodc sy vugt trdi vé cong nghé
va ky thuat trong so sanh quéc t&. Nhu vay,
theo quan diém nay, kha ning canh tranh
cta doanh nghiép ludén ham y so sanh vdi cac
d6i thu cung hoat ddng trén thi truong.
Muén c6 kha nang canh tranh thuc thu, thuc
lyc ctia doanh nghiép phai tao nén duge 1¢i
thé so sanh véi cac ddi thu canh tranh.

T nhiing thao luan trén, khai niém vé
kha ning canh tranh cta cac doanh nghiép
c6 thé duge khai quat nhu sau: Khd ndng
canh tranh cua doanh nghiép la kha nang
ma doanh nghiép cé thé tw duy tri vi tri cia
minh mét cdch ldu dai va bén viing trén thi
truong canh tranh bang cdch tao ra cdc sdn
phdm c6 chdt luong cao, gid thanh hop ly,
cdch ban thudn tién va thu dwoc muc lai
mong muon..

3.2. Cac phuong phap phan tich, danh gia

kha nang canh tranh

Thuyc chat cta viéc phan tich, danh gia
kha n#ng ctiia doanh nghiép 1a xac dinh lgi
thé& va bat lgi ctia doanh nghiép ¢ tung thi
truong, nhiing co hoi, muc tiéu va két qua
doanh nghiép c6 thé dat ducc (Binh, 1997).
Cho dén nay, c6 nhiéu hoc gia dua ra nhiing
phuong phap phan tich, danh gia kha nang
canh tranh cta doanh nghiép. Duéi day la
mét s6 cach danh gia dién hinh duge nghién
ctiu nay dé xuat.

3.2.1. Phuong phdp phdn tich theo quan
diém quan tri chién lugc

Kha ning canh tranh cia mot doanh
nghiép trén thi truong dugec quyét dinh boi
kha n#ing noi tai cua doanh nghiép va céc
yéu to ctia moi truong kinh doanh tac dong
dén kha nang hoat dong ctia doanh nghiép.
Kha ning noi tai cia doanh nghiép duge
danh gia bdi cac chi tiéu nhu kha nang vé
vén va cong nghé, gia thanh va chat luong
san phdm, uy tin cta doanh nghiép, nang luc
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ciia ddi ngli can bo, v.v... Cac yéu t6 anh
hudng dén kha ning canh tranh cta doanh
nghiép kha da dang. Theo Porter (1980), moi
nganh (hay doanh nghiép) san xuat kinh
doanh déu chiu tac déng cua 5 ap luc canh
tranh cd ban 1a: D4i tht canh tranh, khach
hang, nha cung cép, cac d6i thu tiém 4n va
san phdm thay thé.

Tuong tu quan diém cta Porter, Keegan
(1989) cho ring cac nhan t6 anh hudng dén
kha nang canh tranh ctia doanh nghiép gém:
muc d0 canh tranh gitta cac doanh nghiép
hién tai, su de doa ctia d6i thu méi, su de doa
cta san pham thay thé, cdc nhan t§ vi mé va
cac nhan td vi mé. Trong d6, caAc nhan t6 vi
md bao gbm hang loat cac yéu té thudec moi
truong kinh doanh nhu chinh tri, vin hoa,
x4 hoi, luat phép, .... Con cac nhan t& vi mod
nhu s thich cia khach hang, kha ning dam
phan cta doanh nghiép v6i nha cung cap va
nguci mua.

3.2.2. Phuong phdp phdn tich theo quan
diém tan cé dién

Quan diém tan c6 dién dua trén ly thuyét
thuong mai truyén théng xem xét 1gi thé canh
tranh hay tinh canh tranh d6i v6i mot san
phdm ctia doanh nghiép qua lgi thé so sanh
vé chi phi sdn xuit va néng suit so véi doi
tht nuéc ngoai. Cac chi s6 duge st dung nhu
gi4 thanh san phdm so véi d6i thi, nang sudt,
hoéc chi phi nguén luc trong nuéc. Cac chi so
nay thuong duge xem xét cung véi ty gia hoi
doai va cac bién phap bao hd.

Mic du c6 nhiing han ché nhit dinh
(chdng han nhu chua toan dién, viéc do
ludng chi phi va n#ng sudt phai dua trén
nhiing gia thiét khong that phu hgp véi thuc
t8), cac phan tich dinh lugng phan anh kha
nang canh tranh nganh/doanh nghiép theo
quan diém nay van dugc st dung rit rong
rai. Trudc hét, chi phi cac nhan t6 san xuit
van con 1a mot diéu kién co ban cta lgi thé
canh tranh, nhat 14 d61 v6i cac nudc dang
phat trién va lai trong qua trinh hoi nhap
thuong mai qudc t&. Hon niia, cac chi s6 chi
phi con cho phép xac dinh dugec nhiing
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nganh/doanh nghiép c¢6 déng gop tich cuc cho
nén kinh té& xét vé phic lgi xa héi va do vay,
nhiing can thiép chinh sach ctia chinh phu 1a
pht hgp hay khong. Duéi géc d6 doanh
nghiép, cac chi s6 d6 sé& cho biét liéu doanh
nghiép c6 kha ning canh tranh va tén tai
hay khong trong moéi trucong gia ca thi
truong da dinh va ca trong cac boi canh cé su
thay déi chinh sach.

3.2.3. Phuong phdap phan tich theo quan
diém téng hop

Quan diém téng hop két hop céc quan
diém quan tri chién luge, tan c6 dién va kinh
t& hoc dé do luong kha ning canh tranh,
dong thoi chi ra nhiing nhan t6 khuyén
khich hay can tré kha n#éng canh tranh.
Hinh 1 14 tap hgp cac chi s6 va nhan t& lam
cd s6 cho viéc danh gia kha ning canh tranh
theo quan diém téng hgp. Trong khung danh
gia nay, cac chi s6 ham chta tinh canh tranh
1a quan trong nhit. Viéc danh gia thanh céng

hay that bai phu thudc rat nhiéu vao kha
ning phan tich nhiing chi s6 nay. Xét téng
thé, cach phan tich theo quan diém téng hop
cho phép tra 10i ba cau hdi co ban khi nghién
ciu kha n#ng canh tranh ctia moét doanh
nghiép: (1) Doanh nghiép d6 c6 tinh canh
tranh nhu thé nio? (2) Nhiing nhan t6 nao ¢
tac dong tich cuc, tiéu cuc déi véi tinh canh
tranh ctia doanh nghiép? (38) Cac tiéu chi gi
cAn dit ra cho chinh sach dé nang cao tinh
canh tranh ctia doanh nghiép; nhiing chinh
sach, chuong trinh va céng cu nao ctua chinh
phu dap ting dudc cac tidu chi d6?

Danh gia kha ning canh tranh theo
quan diém nay thé hién diy da ca nhing
phéan tich dinh tinh va dinh lugng cting nhu
quan sat tinh va dong. Tuy nhién, rat khé dé
ap dung tat ca cac yéu cau trén trong mot
nghién ctu do can phai c6 ngudn so6 liéu day
du cting nhu c4c thong tin chinh x4c tai tiing
thoi diém.

Cac chi s6 do tinh canh tranh

Lgi nhuan

» Thi phan

Cac chi s6 (lugng va chat) ham chita tinh canh tranh

Nang suét Cong nghé San phdm Bau vao & M do Céc diey Do,
; chi phi tap trung kién ve cau lién két
- Lao ddng - Chi phi cho - Chét lwong - Giad ca ddu vao | Béndoanh | - D§ lon thi - Vi thé nguoi
- Tdng hop nghién CL’PE - Suw khéc biét chd yéu ngbiép Ion trwdng cung rng
cta cac va phat trien - Hé s chiphi | nhat - Da dang - Vi thé nguoi
nhan to - Cap do cac nguon lyc mua
- Thay déi

Tinh canh tranh chiu tac déng ctia nhitng nhén t6

Kiém soat dwoc phan nao

Khong thé kidm soat duoc

Kiém soat bdi doanh nghiép | Kiém soat b&i chinh pha
- Chién lwoc - Mai }ru@ng lginh doanh
- San pham (thué, 15i sudt, ty gia)

- Cong nghé - Chinh s&ch R & D

- DPao tao - Dao tao & gido duc

- R va D (noi bo) - Lién két

- Chi phi

- Lién két

- Gia dau vao

- Cac didu kién vé cau

- Méi treong thuong mai
quoc té

- Méi trwong tw nhién

Nguén: Theo Van Duren, Martin, va Westgren. 1991

Hinh 1. Khung danh gia tinh canh tranh ctia doanh nghiép
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3.3. Thuc tién nghién cttu vé kha ning
canh tranh cua doanh nghiép & Viét
Nam va mét s6 nudc trén thé gisi

3.3.1. Mgt s6 nghién citu ¢ trong nudc

Kha ning canh tranh 1a chia khoa cho
su ton tai va phat trién cua san pham, cta
doanh nghiép va tit d6 gép phan thic ddy
nén kinh t& qudc dan phat trién. Vi vay, da
c6 rat nhiéu coéng trinh nghién ctiu xung
quanh van dé nay.

Nguyén Vinh Thanh (2005) véi nghién
ctiu “Nang cao stic canh tranh ctia cac doanh
nghiép thuong mai Viét Nam trong héi nhap
kinh t& quoc t&” da phan anh thuc trang
ning luc canh tranh cta cac doanh nghiép
Viét Nam thong qua 08 chi tiéu la: von, hoat
déng nghién cttu thi trusng va lda chon thi
truong muc tiéu, chién luge kinh doanh,
ning luc quan ly va diéu hanh, chi phi
nghién ctu va phét trién san phdm mdi,
trinh d6 cong nghé va nhan luc. Theo két
qua nghién ctiu cua tac gia, von cua tiung
doanh nghiép thuong mai rat nhd (niam
2003, von binh quian méi doanh nghiép
thuong mai 1a 10,23 ty dong, trong d6 so
doanh nghiép c6 qui mé dudi 0,5 ty ddéng
chiém téi 33,7%). Hoat dong nghién ctu thi
truong cting khong duge cac doanh nghiép
thuong mai chd y tién hanh thudng xuyén,
chi c6 16% sd6 doanh nghiép diéu tra cho hoat
dong d6 la quan trong va dugc tién hanh
thuong xuyén. Tim hiéu vé chién luge kinh
doanh, tac gia tap trung phan tich cac chién
ludc vé san pham, gi4, phan phdi va xic tién.
Nhiing chién lugc nay cua cac doanh nghiép
thuong mai ciing con nhiéu bat cap, chua
thich ting véi thi trudng, bi déng va miic dau
tu con rat khiém tén. Nang luc quéan 1y diéu
hanh ciing con nhiéu han ché: c6 trén 40% s6
doanh nghiép diéu tra cé ty 1é chi phi quan
1y chiém tit 11-40% gia thanh san pham, cho
th4y bd may quan ly ctia doanh nghiép con
cong kénh. Cac doanh nghiép thuong mai chi
cho nghién cttu va phat trién san pham méi
con 6 mtc do thap, cb téi 52% mau diéu tra
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chi danh ti 0-10% chi phi cho hoat dong nay.
Tu phan tich thuc trang, tac gid da két luan
ring nang luc canh tranh ctia cdc doanh
nghiép thuong mai Viét Nam con thap. Tu
d6, tac gia dua mot s6 giai phap dé nang cao
ning luc canh tranh ctia cic doanh nghiép
nhu téng cuong hoat déng marketing hén
hop; giam chi phi san suét, ha gia thanh san
pham; x4y dung va phat trién thuong hiéu
doanh nghiép; d6i méi cd cdu t6 chiic quan
1y, hoan thién k¥ ning quan ly hién dai caa
doi ngt 1anh dao trong cac doanh nghiép;
nang cao chat lugng nguén nhan luc; va
hoan thién hé théng thong tin, chti dong ap
dung thuong mai dién ti trong diéu hanh
kinh doanh.

Nguyén Hittu Théng (2008) véi nghién
ctiu “Nang cao ning lyc canh tranh cta céc
doanh nghiép Viét Nam trong xu thé hdi
nhap kinh t& quéc t& hién nay”. Cudén sach
dua ra mot btic tranh vé thuc trang doanh
nghiép va ning luc canh tranh cta doanh
nghiép Viét Nam. K&t qua nghién cu cho
thdy ring cac doanh nghiép Viét Nam hoat
dong chu yéu trong cac nganh nghé truyén
thong, ty 1&é doanh nghiép hoat dong trong
cic nganh, linh vuc hién dai chua nhiéu; thi
phan va nang luc chiém linh thi tudng cua
doanh nghiép Viét Nam tuy da dudc cai
thién nhung van con han ché. Dé cap téi
thuc trang cac yéu tac dong dén ning luc
canh tranh ctua doanh nghiép Viét Nam, tac
gia cho rang d6 1a viéc t6 chtic quan 1y doanh
nghiép Viét Nam, bao gdm nhiéu yé&u t& nhu:
moé hinh t6 chitic doanh nghiép, cd cdu td
chtic bd may quan 1y, nang luc can bd quan
ly doanh nghiép. Pay la mét trong nhiing
nhan t6 hang dau tac dong dén ning luc
canh tranh ctua doanh nghiép. Ngoai ra, c6
mot s6 nhan td niia tic dong dén ning luc
canh tranh cta cac doanh nghiép Viét Nam
nhu néng luc von, nang luc cong nghé, ning
luc ctia lao ddng trong cac doanh nghiép.
Thuc trang moi truong doanh nghiép Viét
Nam ciing dudc tac gia quan tAm v6i mot s6
yéu t6 co ban nhu: thé ché - chinh sach, su
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quan ly - diéu hanh cta Nha nudc, thi
truong d6i véi cac doanh nghiép Viét Nam.
Vé co ban, méi trudng kinh doanh d6i véi cac
doanh nghiép con nhiéu khé khén, tré ngai.
Dé cac doanh nghiép nay ding viing va canh
tranh dugc trong diéu kién hién nay, bén
canh sy vucn 1én cua cac doanh nghiép doi
hoi phai ti€p tuc cai thién méi truong kinh
doanh. Trén co sé phan tich thuc trang, tac
gia cho ring can chud trong vao nhiing bién
phap sau dé nang cao ning luc canh tranh
cta doanh nghiép: d8i méi té chiic, ndng cao
ning luc quan 1y doanh nghiép; nang cao
ning lyc marketing ctia doanh nghiép; st
dung c6 hiéu qua va nang cao nang luc céng
nghé; st dung c6 hiéu qua va nang cao chat
lugng nhan thtc cua doanh nghiép; ting
cuong lién két, hgp tac gitia cidc doanh
nghiép véi cac doi tac trong va ngoai nudc, ...
Mat khéc, cac cdp chinh quyén va cac co
quan nha nuéc can gidp d5, hd trg cac doanh
nghiép trén cac mit nhu: phat trién két cdu
ha ting; d6i méi thé ché, chinh sach phu hgp
v6i trinh dd ctia nén kinh t€, ctia cac doanh
nghiép Viét Nam va cac cam két quéc té;
tang cuong hé trg doanh nghiép.

Ngoai ra, nhiéu nghién ctu cia céac to
chiic va ca nhan khac nhu Vién Nghién ctu
Kinh t& thanh phd H6 Chi Minh (2007), Cuc
Thuong mai (2007), Vi Van Phic (2007),
v.v... cling dé cap t6i kha niang canh tranh
cua doanh nghiép trong cac nganh san xuit
cu thé. Nhiing két qua nghién ctiu caa ho
déu cho rang kha ning canh tranh cta cac
doanh nghiép con han ché& va viéc nang cao
khi ning canh tranh cho doanh nghiép la
diéu can thiét. Cac giai phap dé xuit caa ho
tap trung vao viéc nang cao chit luong san
phim, trinh d6 khoa hoc céng nghé va nang
luc tai chinh; phat trién ngudn nhan luc; xay
dung chién luge canh tranh va hoan thién hé
thong phan phai.

3.3.2. Mgt s6 nghién citu ¢ nude ngoai

Trong bai viét “Tédng cuong kha ning
canh tranh ctia doanh nghiép - Cach tiép can

tu danh gia”, Khader dd dua ra khung ly
luan vé mé hinh danh gia kha ning canh
tranh 6 cap doanh nghiép. Theo tac gia, kha
niang canh tranh l1a kha niang dé ting thi
phan, 10i nhuén, ting trudng gia tri gia tang,
va dé duy tri su canh tranh trong mot
khoang thdi gian dai. N6 dude mo ta qua mot
cong thic sau:

Tai san Tién trinh Kha nédng
canh tranh
canh tranh canh tranh PO
thé gidi
Co s& P S
ha téng Chéat lvong Thi phan
Tai chinh Tbc d6 Loi nhuan
Pap rng
Coéng nghé nhu cau Tang trwdng
khach hang
Con nguwoi Dich vu Th(;)‘l g}an
phan &ng

Thé hién kha nang canh tranh (bao
gom hiéu qua kinh té&, chat lugng va su thoa
man khach hang; hiéu qua xa hoi, két qua
tai chinh va thi trudng) bat ngudn tir tai
san canh tranh - khi nhiing tai san nay
duge quan 1y hoic khai thac béi viéc trién
khai céc tién trinh canh tranh c6 hiéu qua.
Bén canh d6, cac doanh nghiép con hoat
dong trong mot nén kinh t&€ hay xa hoi co
t&t ca cac dac diém kinh t&, xa hoi, van hoa,
luat phap. Diéu nay hinh thanh nén méi
truong bén ngoai doanh nghiép, déng goép
vao gia tri, dao ddc, tién trinh thuc hién va
gay anh hudéng dén doanh nghiép. Dua trén
ly luan d6, tac gia trinh bay moé hinh danh
gia kha ning canh tranh téng hgp véi mot
co ché& lugng hoa thich hgp tuan theo su tu
danh gia va ndi quan cta cac chién luge c6
lién quan.

Truée khi tién hanh so sanh cac yéu to&
thé hién kha ning canh tranh cta cac doanh
nghiép ché bién gb viia va nho, Parhizkar va
cs. (2009) da mo ta phuong phap nghién ctiu
cia minh. Céc yéu t6 thé hién kha nang
canh tranh trong nghién ctiu cua ho dudc
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chia thanh 3 nhém: (1) cac yéu t& qui mé va
luong ban (san lugng san xudt ra, gia tri san
pham tiéu thu, qui mé lao d6ng), (2) cac yéu
t6 marketing (mtc ting trudng cua ludng
ban, thi trudng tiéu thu, chi phi marketing,
...) VA cdc yéu td san xuit (ty trong céc loai
san pham, chét lugng va su phu hop caa hé
théng phan loai phdm cip). So sanh kha
nang canh tranh gitia cac hang xuét khiu va
héng ché& bién gb xé theo 03 nhém yéu td
nay, tac gid cho biét rang cac hing xuit
khéu c6 s6 lugng lao dong, san luong va gia
tri gb xé tiéu thu 16n hon so véi cac hang ché
bién gb. Ho ciing cti nhiéu nhan vién ban
hang truc tiép cho khach nuéc ngoai hon, chi
phi nhiéu hon cho nghién ctu marketing va
tham gia hdi chg quéc té. Trong linh vuc san
xuét, cac hang xuit khau cé ty trong cac loai
gb sbi tréng, tan bi va duong vang cao hon so
véi cac hang ché bién gb.

Bielik va Rajcaniova (2004) khi phéin
tich kha n#éng canh tranh cta cac don vi san
xuat kinh doanh néng nghiép 6 Slovakia, da
st dung hé sd chi phi nguén luc (RCR) dé so
sanh kha ning canh tranh gifia cac don vi
nay. Két qua nghién ctiu cia ho cho thay, cac
doanh nghiép kinh doanh c6 kha niang canh
tranh 16n hon so v6i cac hgp tac xa; cac don
vi san xuat néng nghiép véi diéu kién tu
nhién va dat dai t6t hon c6 kha niang canh
tranh cao hon; cac don vi san xuit nhan dudc
su trg cip tit chinh pht c6 kha ning canh
tranh cao hon so véi cac don vi khong nhan
duge trg cadp. Bén canh d6, cac tac gia con
lugng hoa mtic d anh hudng ctia mot sd yéu
t6 dén hé so chi phi nguén luc. Cac yéu to
dugc tac gia xem xét nhu lugng hang ban,
chi phi hang ban, san lugng, gia tri san
pham va dich vu , mtc thay déi cta hang du
trit, chi phi san xuit, chi phi nguyén vat
lidu, cac dich vu, chi phi quan ly, chi phi
tién luong, khau hao, mitic trg cip, va cac chi
phi khéic. Yéu t6 anh hudng nhiéu nhat dén
su thay d6i cta hé s6 RCR gitia hai nim
2000 va 1999 la chi phi san xuit, cu thé la
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chi phi nguyén vat liéu (su ting lén cta chi
tiéu nay lam hé s6 RCR ting 32,74%). Yéu t6
gép phan 16n nhat vao su gidm cua hé s6
RCR 1a san lugng va gia tri san phdm va
dich vu (tuong tng véi 21,83% va 20,29%).

3.3.3. Kinh nghiém vé nang cao khd ndng
canh tranh ctia cdc nudc trén thé gidi

Dua theo bio cao ciia ECA (2001), khi
ban vé moi trudng chinh sach pha hop dé
gitp cac doanh nghiép vita va nho phéat trién,
c6 mot su thita nhan chung rang hai nhan té
¢ ban c6 thé gidp tit ca cac doanh nghiép 1a
méi trudng vi md 6n dinh (kiém soat tét lam
phat, miic thAm hut ngan sach thap, ty gia
héi doai c6 tinh canh tranh); va chinh sach
cong nghiép, thuong mai gin véi thi trudng
va huéng ra nudc ngoai, giam kiém soat nhap
khau va thu€ quan. Tuy nhién, giam rao can
nhap khau va thué€ quan can dugc tién hanh
tit tit dé cac doanh nghiép trong nude c6 du
thoi gian diéu chinh véi nhiing thach thic
m6i, va chinh pha cé dt thdi gian dé hinh
thanh cac dich vu hd trg doanh nghiép, gitp
ho canh tranh v6i hang nhap khau va tham
nhap sang cac nuéc khac.

Nhiing kh6 khan dic biét trong moi
truong chinh sach cta cac doanh nghiép
vita va nho c6 thé 1a sdn phdm cta nhiing
chién lugc nganh trong qua khia. Theo
Spith (1992), cic chién lugec d6 c6 4 dic
trung anh hudng tiéu cuc dén cac doanh
nghiép vira va nhd, va cin duge thay déi.
Thi nhdt la sy thién vi trong chinh sdch
khuyén khich. R4t nhiéu nuéc theo dudi
chién lugc céng nghiép hoi dua trén cac
doanh nghiép qui mé 16n. Thong qua cac
chinh sach tin dung, khuyén khich dau tu,
qui dinh thuong mai, phan b8 han ngach, ...
da tao diéu kién cho cac doanh nghiép qui
md 16n hinh thanh va ting trudng, vo tinh
da phan biét d6i xt v6i cac doanh nghiép
viia vd nhd. Khé khdn thi hai la van dé
quan ly tdp trung. O nhiéu nuée dang phat
trién, chinh quyén trung uong thé hién mtc
do tap trung cao vé ngudn luc va ra quyét
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dinh. Cac y kién dé xudt bdi chinh quyén
dia phuong dé thuc ddy cac hoat dong cua
doanh nghiép via va nhd thudng bi bép
nghet bdi tién trinh ra quyét dinh cta cip
trén va thi€u ngudn luc & cap dia phuong.
Khé Ehdn th ba lién quan dén thu tuc
hanh chinh va 1é 16i lam viéc. Doi véi cac
doanh nghiép vira va nhd, cac thu tuc dé
phtt hgp véi qui dinh cia Nha nuéc nham
dugc hudng chinh sach vu tién nhu thu tuc
dang ky, thué, tai san, ... 1a khé thuc hién.
Day khéng phai 12 khé kh#n v6i nhiing
doanh nghiép qui mé 16n vi ho c6 cac nhan
vién chuyén phu trach vé linh vuc nay, con
d61 véi cac doanh nghiép viia va nhé 1a ganh
nang. Vin dé thi tv duoc goi la "6 héng
cia ting trudng thé ché”. P& khic phuc
nhiing tac ddng tiéu cuc ctia chinh sich uu
dai md rong d6i v6i ngudi san xuat nhd, mot
s6 nuéc da dua ra cac céong cu va qui dinh
khuyén khich dic biét véi cac doanh nghiép
vita va nhd. Cac chinh sach uvu dai nay cé
thé sé han ché€ su md rong cua cac doanh
nghiép nhd nhung ciing c6 thé lai lam gia
tdng chiang. Dya trén nhiing bai hoc trén,
dé nang cao ning luc cia cac doanh nghiép
vita va nhd, can khic phuc nhiing han ché
cia moéi truong chinh sach nhu tang cudng
tinh tu chu cho cic doanh nghiép, cai thién
1€ 161 1am viéc, don gian tha tuc hanh chinh,
danh nhiing vu dai nhit dinh cho cac doanh
nghiép viia va nhd.

Trong nhiing nidm gan day, tam quan
trong ctia cd s6 ha tang tang 1én do thay d6i
vé ban chat ctia canh tranh trén thi truong
trong nudc va thé giéi. Téc do6 va giao hang
dung thoi diém da trdé thanh mot thong so
quan trong trong canh tranh méi. Co sé ha
tang tot sé gidm dang ké chi phi chuyén dich
hang hoa. Vi vay, cai thién co sé ha ting
cling 1a m6t phuong cach gitip niang cao nang
Iuc canh tranh cla ciac doanh nghiép. Theo
tong két cta ECA (2001), @8 dam bao ngan
quy cho dau tu cd s6 ha tang, cac nudc c6 thé
nghién ctu huy dong tit ba nguén bé sung

sau: (1) nha nuéc (cAn danh mét ty 1é phan
tram GDP nh4t dinh dé d4u tu méi co sé ha
tdng va duy tri chat lugng cac co sd ha tang
hién c6), (2) K&t hgp gitia nha nudéc va khu
vic tu nhan dé phat trién cac du 4n co sé ha
tang moi, (3) Vién trg nude ngoai.

Theo bao céo cua ECA (2001), bén canh
bién phéap tai chinh, nhiéu quéc gia phat trién
thic ddy kha nang canh tranh va ning luc
cong nghé cua cac doanh nghiép vira va nho
thong qua cac dich vy phi tai chinh. N61 mét
cach khai quat, ho tap trung vao 2 linh vuc:
(1) Céc dich vu lién quan dén cai thién nang
luc san xuét va nang luc d6i méi nhu tu van
vé b tri san xudt, tiéu chudn chat lugng;
cung c&p thong tin vé tién b cong nghé; kiém
tra nguyén vat liéu; dao tao cac chu doanh
nghiép va ngudi lao dong, v.v...; (2) Nhiing
dich vu lién quan dén phat trién cac hoat
dong marketing trong doanh nghiép, ching
han nhu dao tao vé marketing, thu thap
thong tin, lién két kinh doanh.

3.4. Khung phéan tich kha nang canh
tranh ctia doanh nghiép

Qua cac nghién ciiu trinh bay 6 trén, c6
thé thay rang: do diéu kién nghién ctiu khac
nhau nén mbi tac gia c6 thé dtng & nhiing
géc d6 khac nhau khi phan tich kha ning
canh tranh ctia doanh nghiép, nhung nhin
chung ho déu dé cap t6i mot s6 yéu t6 thé
hién kha n#ng canh tranh cta doanh
nghiép nhu thuc luc vé& nhan luc, tai chinh
va cong nghé; hé théng phan phdi; chat
lugng san phdm; lgi nhuan, thi phan va
hiéu qua kinh doanh... Péng thdi, c6 mot
quan diém chung nia 14 kha ning canh
tranh cta doanh nghiép chiu sy tac dong
ctia cic yéu t6 moi truong. Téng hop tu ly
thuyét va thuc tién dé, nghién ctiu nay xay
dung moét mau vi du vé khung phan tich
kha n#ng canh tranh cta cac doanh nghiép
trong béi canh hdi nhap kinh t& quéc té
(Hinh 2).
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Hinh 2. Khung phén tich kha ning canh tranh ctiia doanh nghiép
trong béi canh héi nhap

Kha ning canh tranh cta cac doanh
nghiép c6 thé duge phan tich & 3 goc do: (1)
cdc tai san canh tranh, (2) cac tién trinh
canh tranh, va (3) cac két qua canh tranh.
Trong d6, cac tai san canh tranh bao gém
nhiing nguén luc vé dat dai, lao dong, may
moéc thiét bi, cong nghé, gia tri tai san va
ngudén von cua doanh nghiép. Tién trinh
canh tranh lién quan dén cic chinh sach vé
san phdm (chtng loai, nhan hiéu, chat
luong, bao géi), gia ban, phan phéi san phdm
va xuc tién marketing; quan ly nguén cung
tng cua doanh nghiép. Cac chi tiéu thé hién
két qua canh tranh ctia doanh nghiép can
duge tap trung phan tich 1a két qua va hiéu
qua kinh t& (1gi nhun, thi phan, v.v.), su thoa
min cua khach hang, va hiéu qua xa hoi. D6
14 nhiing chi tiéu truc tiép, sau cung thé hién
kha ning canh tranh ctia doanh nghiép. Cac
tai san canh tranh anh hudng dén nhiing
quyét sach ma doanh nghiép st dung trong
qua trinh canh tranh, tt d6 sé tac dong téi
két qué canh tranh ctia doanh nghiép.
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Kha ning canh tranh cta cac doanh
nghiép chiu anh hudéng cta cac yéu to bén
ngoai gom: (1) moi truong vi mo, (2) moi
truong vi mé va (3) yéu té6 qudc té. Moi
trudng thuan lgi sé giip doanh nghiép ning
cao dugc hiéu qua san xuat kinh doanh, ting
kha nang canh tranh trén thi truong trong
va ngoai nudc. Bén canh d6, trong bdi canh
hién nay - khi Viét Nam da tham gia AFTA,
gia nhap WTO va mot s6 dinh ché quéc t&
khac thi xu huéng hoi nhap kinh té& thé giéi
va cac doi tht canh tranh quéc té& sé 1a hai
yéu t6 quéc té quan trong anh hudng dén
kha n#éng canh tranh cta cac doanh nghiép
trong nudc. Bén canh nhiing cé hoi, cac
doanh nghiép phai d6i mit véi nhiing han
ch& thuong mai khac nhau nhu tiéu chuén
ky thuat, tiéu chudn vé sinh thuc phdm, an
toan lao ddéng, bao bi déng goéi, ngudn géc
xudt xt cta san phim, v.v. D6 1a nhiing
thach thtc ¢6 thé anh hudng dén kha nang
canh tranh ctia doanh nghiép trén thi truong
quéoc t&. Ngoai ra, khi nhiing thoa thuan,
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diéu udc thuong mai duge ky két va thuc thi,
cac doanh nghiép nuéc ngoai cé diéu kién
thuan loi hon dé tham nhap thi trudng trong
nudc, s6 lugng dd61 thu canh tranh cua cac
doanh nghiép trong nudc sé tédng hon, mic
do canh tranh tit d6 s& cao hon ngay ca trén
thi trudng noi dia.

4. KET LUAN

Kha ning canh tranh ctia doanh nghiép
¢6 thé hiéu mot cach khai quat 1a thuc luc
cta doanh nghiép, duge thé hién qua cac chi
tiéu vé nguon luc, két qua va hiéu qua. Kha
ning canh tranh ctia doanh nghiép luén ham
¥ so sanh vội cac dội thi cing hoat dong trộn
thi truong.

Khi phan tich danh gia kha ning canh
tranh cta doanh nghiép, ching ta c6 thé tiép
can theo ba quan niém: quan tri chién ludc,
tan c6 dién va téng hop. Mbi phuong phéap
ti€p can c6 nhiing uu va nhuge diém riéng,
tuy nhién phan tich kha n#ng canh tranh
theo quan diém tong hop dude danh gia cao
hon. N6 thé hién ddy da ca nhiing phan tich
dinh tinh va dinh lugng cting nhu quan sat
tinh va dong.

Theo két qua nghién ciu ctia mot sd tac
gia, nhin chung cac doanh nghiép Viét Nam
c6 kha ning canh tranh chua cao. Mot trong
nhiing nguyén nhan dan dén thuc trang d6
14 do méi trudng kinh doanh déi véi cac
doanh nghiép con nhiéu khé khén, tré ngai.
Kinh nghiém ctia mét s§ nudc dé nang cao
kha ning canh tranh ctia doanh nghiép la:
tao méi trudng vi mod 6n dinh; chinh sach
cong nghiép, thuong mai gin véi thi trudng
va huéng ra nuéc ngoai; cai thién co sé ha
tang; ting kha ning tiép can cua doanh
nghiép véi tin dung chinh théng; phat trién
cac dich vu phi tai chinh.

Dua trén co s6 1y luan va thuc tién, mot
mau khung phan tich kha nang canh tranh
cua doanh nghiép da dudc dé xuat. Theo d9,
kha n#ng canh tranh cta cac doanh nghiép
sé& dugc phan tich 6 3 géc do: cac tai san canh

tranh, cac tién trinh canh tranh va cac két
qua canh tranh; trong d6, cac két qua canh
tranh 13 chi tiéu truc tiép, sau cing phan
anh kha n#ng canh tranh ctia doanh nghiép.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này nhằm góp phần hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sau khi trình bày khái niệm, bài viết thảo luận một số phương pháp phân tích đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn khái quát thực trạng khả năng cạnh tranh của một số doanh nghiệp ở Việt Nam và cách tiếp cận phân tích khả năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp của một số học giả trong và ngoài nước. Cuối cùng, một mẫu khung phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được đề xuất dựa trên việc vận dụng các cơ sở lý luận và thực tiễn đã trình bày ở trên.   


Từ khóa: Doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh, khung phân tích, phương pháp. 


SUMMARY


This paper discusses theoretical and practical issues on enterprises’ competitiveness. After presenting concepts, the paper discusses some methods used to analyze the enterprises’ competitiveness. In addition, the study also generalizes the competitive situation of some Vietnamese enterprises, and methods applied by few authors to analyze the enterprises competitiveness. Lastly, a sample of analytical framework for enterprises’ competitiveness is introduced. 


Key words: competitiveness, enterprise,  framework, method. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chuyển sang cơ chế thị trường đã làm cho nền kinh tế Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ. Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi mà nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển mạnh, sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt thì sự đứng vững và khẳng định vị thế của mỗi doanh nghiệp trên thị trường là một điều cực kỳ khó khăn. Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường đều phải chịu tác động của các quy luật kinh tế khách quan, trong đó có quy luật cạnh tranh. Theo quy luật này, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thị trường thì phải không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, v.v... Có như vậy, doanh nghiệp mới thu hút được khách hàng, đồng thời chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Do đó, việc phân tích đánh giá khả năng cạnh tranh của bản thân doanh nghiệp và của đối thủ để từ đó có các biện pháp cải thiện vị thế cạnh tranh đã trở thành một vấn đề quan trọng hàng đầu được nhiều doanh nghiệp và nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có sự nhất trí cao giữa các học giả, các nhà chuyên môn về khái niệm cũng như cách đo lường, phân tích khả năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp. Trên thực tiễn nghiên cứu, họ đã sử dụng các chỉ tiêu nào để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp? Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ở Việt Nam như thế nào? Kinh nghiệm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới là gì? Đó là những câu hỏi sẽ được làm sáng tỏ phần nào qua nghiên cứu này. 


Mục tiêu cơ bản của bài viết là góp phần hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu này là nghiên cứu tổng quan nên các thông tin được trình bày trong bài viết là những dữ liệu thứ cấp, được thu thập từ các tài liệu đã công bố như tạp chí, sách, báo, internet.


Để phân tích dữ liệu, nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả những đặc tính của hiện tượng nghiên cứu thông qua các sơ đồ, đồ thị và bảng số liệu với các chỉ tiêu như số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân, v.v...


3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Khái niệm về khả năng cạnh tranh
       của doanh nghiệp


Thực tế hiện nay, các thuật ngữ khả năng cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và tính cạnh tranh được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn chưa có định nghĩa cụ thể cho từng thuật ngữ. Theo Từ điển Tiếng Việt, năng lực là khả năng để làm một việc gì đó, còn khả năng là sức lực làm một việc gì đó. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, các thuật ngữ trên đều được dùng là “competitiveness”. 


Nói một cách khái quát, khả năng cạnh tranh là khả năng của một doanh nghiệp hoặc một ngành, thậm chí một quốc gia không bị doanh nghiệp khác, ngành khác hoặc nước khác đánh bại về khả năng kinh tế (Từ điển Thuật ngữ chính sách thương mại). Khả năng cạnh tranh có thể nhìn nhận ở các cấp độ khác nhau: cấp quốc gia, cấp ngành, cấp doanh nghiệp và cấp sản phẩm. Nghiên cứu này đề cập tới khả năng cạnh tranh cấp doanh nghiệp.


Theo Tổ chức UNCTAD của Liên Hợp Quốc, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng của doanh nghiệp trong việc giữ vững hoặc tăng thị phần của mình một cách vững chắc hay năng lực hạ giá thành, hoặc cung cấp sản phẩm bền, đẹp, rẻ của doanh nghiệp. Tương tự, theo Nguyễn Hữu Thắng (2008), năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Thanh (2003) đề cập, năng lực cạnh tranh là khả năng của một doanh nghiệp tồn tại trong kinh doanh và đạt được một số kết quả mong muốn dưới dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức hoặc chất lượng sản phẩm cũng như năng lực của nó để khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và làm nảy sinh các thị trường mới. Theo Van Duren và cs. (1991), khả năng cạnh tranh của một ngành/doanh nghiệp là năng lực duy trì được lợi nhuận và thị phần trên các thị trường trong và ngoài nước. Như vậy, các quan điểm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đề cập trên, đều nhấn mạnh tới thực lực của doanh nghiệp, thể hiện qua một số tiêu chí như thị phần, giá thành sản phẩm, chất lượng sản phẩm, mạng lưới tiêu thụ, hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất và lợi nhuận. Thực lực của doanh nghiệp chủ yếu được tạo thành từ những yếu tố nội tại của doanh nghiệp, tuy nhiên nó cũng chịu sự tác động của các yếu tố môi trường xung quanh doanh nghiệp. 


Theo Phạm Quang Trung (2007), khả năng cạnh tranh là thuật ngữ được dùng để nói đến các đặc tính cho phép một hãng cạnh tranh có hiệu quả với các hãng khác nhờ có chi phí thấp hoặc sự vượt trội về công nghệ và kỹ thuật trong so sánh quốc tế. Như vậy, theo quan điểm này, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp luôn hàm ý so sánh với các đối thủ cùng hoạt động trên thị trường. Muốn có khả năng cạnh tranh thực thụ, thực lực của doanh nghiệp phải tạo nên được lợi thế so sánh với các đối thủ cạnh tranh. 


Từ những thảo luận trên, khái niệm về khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp có thể được khái quát như sau: Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng mà doanh nghiệp có thể tự duy trì vị trí của mình một cách lâu dài và bền vững trên thị trường cạnh tranh bằng cách tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý, cách bán thuận tiện và thu được mức lãi mong muốn..


3.2. Các phương pháp phân tích, đánh giá
        khả năng cạnh tranh


Thực chất của việc phân tích, đánh giá khả năng của doanh nghiệp là xác định lợi thế và bất lợi của doanh nghiệp ở từng thị trường, những cơ hội, mục tiêu và kết quả doanh nghiệp có thể đạt được (Bình, 1997). Cho đến nay, có nhiều học giả đưa ra những phương pháp phân tích, đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Dưới đây là một số cách đánh giá điển hình được nghiên cứu này đề xuất.  

3.2.1. Phương pháp phân tích theo quan
           điểm quản trị chiến lược


Khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường được quyết định bởi khả năng nội tại của doanh nghiệp và các yếu tố của môi trường kinh doanh tác động đến khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Khả năng nội tại của doanh nghiệp được đánh giá bởi các chỉ tiêu như khả năng về vốn và công nghệ, giá thành và chất lượng sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp, năng lực của đội ngũ cán bộ, v.v... Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khá đa dạng. Theo Porter (1980), mọi ngành (hay doanh nghiệp) sản xuất kinh doanh đều chịu tác động của 5 áp lực cạnh tranh cơ bản là: Đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, các đối thủ tiềm ẩn và sản phẩm thay thế. 


Tương tự quan điểm của Porter, Keegan (1989) cho rằng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp gồm: mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại, sự đe doạ của đối thủ mới, sự đe doạ của sản phẩm thay thế, các nhân tố vĩ mô và các nhân tố vi mô. Trong đó, các nhân tố vĩ mô bao gồm hàng loạt các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh như chính trị, văn hoá, xã hội, luật pháp, .... Còn các nhân tố vi mô như sở thích của khách hàng, khả năng đàm phán của doanh nghiệp với nhà cung cấp và người mua.


3.2.2. Phương pháp phân tích theo quan
           điểm tân cổ điển


Quan điểm tân cổ điển dựa trên lý thuyết thương mại truyền thống xem xét lợi thế cạnh tranh hay tính cạnh tranh đối với một sản phẩm của doanh nghiệp qua lợi thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất so với đối thủ nước ngoài. Các chỉ số được sử dụng như giá thành sản phẩm so với đối thủ, năng suất, hoặc chi phí nguồn lực trong nước. Các chỉ số này thường được xem xét cùng với tỷ giá hối đoái và các biện pháp bảo hộ. 


Mặc dù có những hạn chế nhất định (chẳng hạn như chưa toàn diện, việc đo lường chi phí và năng suất phải dựa trên những giả thiết không thật phù hợp với thực tế), các phân tích định lượng phản ánh khả năng cạnh tranh ngành/doanh nghiệp theo quan điểm này vẫn được sử dụng rất rộng rãi. Trước hết, chi phí các nhân tố sản xuất vẫn còn là một điều kiện cơ bản của lợi thế cạnh tranh, nhất là đối với các nước đang phát triển và lại trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế. Hơn nữa, các chỉ số chi phí còn cho phép xác định được những ngành/doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho nền kinh tế xét về phúc lợi xã hội và do vậy, những can thiệp chính sách của chính phủ là phù hợp hay không. Dưới góc độ doanh nghiệp, các chỉ số đó sẽ cho biết liệu doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh và tồn tại hay không trong môi trường giá cả thị trường đã định và cả trong các bối cảnh có sự thay đổi chính sách.


3.2.3. Phương pháp phân tích theo quan
          điểm tổng hợp


Quan điểm tổng hợp kết hợp các quan điểm quản trị chiến lược, tân cổ điển và kinh tế học  để đo lường khả năng cạnh tranh, đồng thời chỉ ra những nhân tố khuyến khích hay cản trở khả năng cạnh tranh. Hình 1 là tập hợp các chỉ số và nhân tố làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng cạnh tranh theo quan điểm tổng hợp. Trong khung đánh giá này, các chỉ số hàm chứa tính cạnh tranh là quan trọng nhất. Việc đánh giá thành công 

hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phân tích những chỉ số này. Xét tổng thể, cách phân tích theo quan điểm tổng hợp cho phép trả lời ba câu hỏi cơ bản khi nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp: (1) Doanh nghiệp đó có tính cạnh tranh như thế nào? (2) Những nhân tố nào có tác động tích cực, tiêu cực đối với tính cạnh tranh của doanh nghiệp? (3) Các tiêu chí gì cần đặt ra cho chính sách để nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp; những chính sách, chương trình và công cụ nào của chính phủ đáp ứng được các tiêu chí đó? 

Đánh giá khả năng cạnh tranh theo quan điểm này thể hiện đầy đủ cả những phân tích định tính và định lượng cũng như quan sát tĩnh và động. Tuy nhiên, rất khó để áp dụng tất cả các yêu cầu trên trong một nghiên cứu do cần phải có nguồn số liệu đầy đủ cũng như các thông tin chính xác tại từng thời điểm. 


Các chỉ số đo tính cạnh tranh


   


Các chỉ số (lượng và chất) hàm chứa tính cạnh tranh


		Năng suất

		Công nghệ

		Sản phẩm

		Đầu vào &
chi phí

		Mức độ
tập trung

		Các điều kiện về cầu

		Độ
liên kết



		- Lao động


- Tổng hợp 
  của các 
  nhân tố

		- Chi phí cho
  nghiên cứu
  và phát triển


- Cấp độ


- Thay đổi

		- Chất lượng


- Sự khác biệt

		- Giá cả đầu vào
  chủ yếu


- Hệ số chi phí 
  các nguồn lực

		Bốn doanh nghiệp lớn nhất

		- Độ lớn thị 
  trường


- Đa dạng

		- Vị thế người 
  cung ứng


- Vị thế người
   mua





Tính cạnh tranh chịu tác động của những nhân tố


		Kiểm soát bởi doanh nghiệp

		Kiểm soát bởi chính phủ

		Kiểm soát được phần nào

		Không thể kiểm soát được



		- Chiến lược


- Sản phẩm


- Công nghệ


- Đào tạo


- R và D (nội bộ)


- Chi phí


- Liên kết

		- Môi trường kinh doanh
  (thuế, lãi suất, tỷ giá)


- Chính sách R & D


- Đào tạo & giáo dục


- Liên kết

		- Giá đầu vào


- Các điều kiện về cầu


- Môi trường thương mại 
  quốc tế




		- Môi trường tự nhiên





Nguồn: Theo Van Duren, Martin, và Westgren. 1991


Hình 1. Khung đánh giá tính cạnh tranh của doanh nghiệp


3.3. Thực tiễn nghiên cứu về khả năng
       cạnh tranh của doanh nghiệp ở Việt
       Nam và một số nước trên thế giới 


3.3.1. Một số nghiên cứu ở trong nước 


Khả năng cạnh tranh là chìa khoá cho sự tồn tại và phát triển của sản phẩm, của doanh nghiệp và từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển. Vì vậy, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu xung quanh vấn đề này. 


Nguyễn Vĩnh Thanh (2005) với nghiên cứu “Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế” đã phản ánh thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua 08 chỉ tiêu là: vốn, hoạt động nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược kinh doanh, năng lực quản lý và điều hành, chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, trình độ công nghệ và nhân lực. Theo kết quả nghiên cứu của tác giả, vốn của từng doanh nghiệp thương mại rất nhỏ (năm 2003, vốn bình quân mỗi doanh nghiệp thương mại là 10,23 tỷ đồng, trong đó số doanh nghiệp có qui mô dưới 0,5 tỷ đồng chiếm tới 33,7%). Hoạt động nghiên cứu thị trường cũng không được các doanh nghiệp thương mại chú ý tiến hành thường xuyên, chỉ có 16% số doanh nghiệp điều tra cho hoạt động đó là quan trọng và được tiến hành thường xuyên. Tìm hiểu về chiến lược kinh doanh, tác giả tập trung phân tích các chiến lược về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến. Những chiến lược này của các doanh nghiệp thương mại cũng còn nhiều bất cập, chưa thích ứng với thị trường, bị động và mức đầu tư còn rất khiêm tốn. Năng lực quản lý điều hành cũng còn nhiều hạn chế: có trên 40% số doanh nghiệp điều tra có tỷ lệ chi phí quản lý chiếm từ 11-40% giá thành sản phẩm, cho thấy bộ máy quản lý của doanh nghiệp còn cồng kềnh. Các doanh nghiệp thương mại chi cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới còn ở mức độ thấp, có tới 52% mẫu điều tra chỉ dành từ 0-10% chi phí cho hoạt động này. Từ phân tích thực trang, tác giả đã kết luận rằng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mai Việt Nam còn thấp. Từ đó, tác giả đưa một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp như tăng cường hoạt động marketing hỗn hợp; giảm chi phí sản suất, hạ giá thành sản phẩm; xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp; đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý, hoàn thiện kỹ năng quản lý hiện đại của đội ngũ lãnh đạo trong các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; và hoàn thiện hệ thống thông tin, chủ động áp dụng thương mại điện tử trong điều hành kinh doanh.


 Nguyễn Hữu Thắng (2008) với nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”. Cuốn sách đưa ra một bức tranh về thực trạng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề truyền thống, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực hiện đại chưa nhiều; thị phần và năng lực chiếm lĩnh thị tường của doanh nghiệp Việt Nam tuy đã được cải thiện nhưng vấn còn hạn chế. Đề cập tới thực trạng các yếu tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, tác giả cho rằng đó là việc tổ chức quản lý doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nhiều yếu tố như: mô hình tổ chức doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, năng lực cán bộ quản lý doanh nghiệp. Đây là một trong những nhân tố hàng đầu tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra, có một số nhân tố nữa tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam như năng lực vốn, năng lực công nghệ, năng lực của lao động trong các doanh nghiệp. Thực trạng môi trường doanh nghiệp Việt Nam cũng được tác giả quan tâm với một số yếu tố cơ bản như: thể chế - chính sách, sự quản lý - điều hành của Nhà nước, thị trường đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Về cơ bản, môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, trở ngại. Để các doanh nghiệp này đứng vững và cạnh tranh được trong điều kiện hiện nay, bên cạnh sự vươn lên của các doanh nghiệp đòi hỏi phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả cho rằng cần chú trọng vào những biện pháp sau để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao năng lực marketing của doanh nghiệp; sử dụng có hiệu quả và nâng cao năng lực công nghệ; sử dụng có hiệu quả và nâng cao chất lượng nhận thức của doanh nghiệp; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước, ... Mặt khác, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước cần giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp trên các mặt như: phát triển kết cấu hạ tầng; đổi mới thể chế, chính sách phù hợp với trình độ của nền kinh tế, của các doanh nghiệp Việt Nam và các cam kết quốc tế; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp.


 Ngoài ra, nhiều nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân khác như Viện Nghiên cứu Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2007), Cục Thương mại (2007), Vũ Văn Phúc (2007), v.v... cũng đề cập tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong các ngành sản xuất cụ thể. Những kết quả nghiên cứu của họ đều cho rằng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế và việc nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp là điều cần thiết. Các giải pháp đề xuất của họ tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học công nghệ và năng lực tài chính; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng chiến lược cạnh tranh và hoàn thiện hệ thống phân phối.


3.3.2. Một số nghiên cứu ở nước ngoài


Trong bài viết “Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp - Cách tiếp cận tự đánh giá”, Khader đã đưa ra khung lý luận về mô hình đánh giá khả năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp. Theo tác giả, khả năng cạnh tranh là khả năng để tăng thị phần, lợi nhuận, tăng trưởng giá trị gia tăng, và để duy trì sự cạnh tranh trong một khoảng thời gian dài. Nó được mô tả qua một công thức sau:


		Tài sản
cạnh tranh

		(

		Tiến trình cạnh tranh

		=

		Khả năng cạnh tranh
thế giới



		Cơ sở
hạ tầng

		

		Chất lượng

		

		Thị phần



		Tài chính

		

		Tốc độ

		

		Lợi nhuận



		Công nghệ

		

		Đáp ứng
nhu cầu 
khách hàng

		

		Tăng trưởng



		Con người

		

		Dịch vụ

		

		Thời gian
phản ứng



		

		

		

		

		





Thể hiện khả năng cạnh tranh (bao gồm hiệu quả kinh tế, chất lượng và sự thoả mãn khách hàng; hiệu quả xã hội, kết quả tài chính và thị trường) bắt nguồn từ tài sản cạnh tranh - khi những tài sản này được quản lý hoặc khai thác bởi việc triển khai các tiến trình cạnh tranh có hiệu quả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn hoạt động trong một nền kinh tế hay xã hội có tất cả các đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hoá, luật pháp. Điều này hình thành nên môi trường bên ngoài doanh nghiệp, đóng góp vào giá trị, đạo đức, tiến trình thực hiện và gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Dựa trên lý luận đó, tác giả trình bày mô hình đánh giá khả năng cạnh tranh tổng hợp với một cơ chế lượng hoá thích hợp tuân theo sự tự đánh giá và nội quan của các chiến lược có liên quan.   


Trước khi tiến hành so sánh các yếu tố thể hiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ vừa và nhỏ, Parhizkar và cs. (2009) đã mô tả phương pháp nghiên cứu của mình. Các yếu tố thể hiện khả năng cạnh tranh trong nghiên cứu của họ được chia thành 3 nhóm: (1) các yếu tố qui mô và lượng bán (sản lượng sản xuất ra, giá trị sản phẩm tiêu thụ, qui mô lao động), (2) các yếu tố marketing (mức tăng trưởng của lượng bán, thị trường tiêu thụ, chi phí marketing, ...) và các yếu tố sản xuất (tỷ trọng các loại sản phẩm, chất lượng và sự phù hợp của hệ thống phân loại phẩm cấp). So sánh khả năng cạnh tranh giữa các hãng xuất khẩu và hãng chế biến gỗ xẻ theo 03 nhóm yếu tố này, tác giả cho biết rằng các hãng xuất khẩu có số lượng lao động, sản lượng và giá trị gỗ xẻ tiêu thụ lớn hơn so với các hãng chế biến gỗ. Họ cũng cử nhiều nhân viên bán hàng trực tiếp cho khách nước ngoài hơn, chi phí nhiều hơn cho nghiên cứu marketing và tham gia hội chợ quốc tế. Trong lĩnh vực sản xuất, các hãng xuất khẩu có tỷ trọng các loại gỗ sồi trắng, tần bì và dương vàng cao hơn so với các hãng chế biến gỗ.


Bielik và Rajcaniova (2004) khi phân tích khả năng cạnh tranh của các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp ở Slovakia, đã sử dụng hệ số chi phí nguồn lực (RCR) để so sánh khả năng cạnh tranh giữa các đơn vị này. Kết quả nghiên cứu của họ cho thấy, các doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cạnh tranh lớn hơn so với các hợp tác xã; các đơn vị sản xuất nông nghiệp với điều kiện tự nhiên và đất đai tốt hơn có khả năng cạnh tranh cao hơn; các đơn vị sản xuất nhận được sự trợ cấp từ chính phủ có khả năng cạnh tranh cao hơn so với các đơn vị không nhận được trợ cấp. Bên cạnh đó, các tác giả còn lượng hoá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến hệ số chi phí nguồn lực. Các yếu tố được tác giả xem xét như lượng hàng bán, chi phí hàng bán, sản lượng, giá trị sản phẩm và dịch vụ , mức thay đổi của hàng dự trữ, chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu,  các dịch vụ, chi phí quản lý, chi phí tiền lương, khấu hao, mức trợ cấp, và các chi phí khác. Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thay đổi của hệ số RCR giữa hai năm 2000 và 1999 là chi phí sản xuất, cụ thể là chi phí nguyên vật liệu (sự tăng lên của chỉ tiêu này làm hệ số RCR tăng 32,74%). Yếu tố góp phần lớn nhất vào sự giảm của hệ số RCR là sản lượng và giá trị sản phẩm và dịch vụ (tương ứng với 21,83% và 20,29%).

3.3.3. Kinh nghiệm về nâng cao khả năng
          cạnh tranh của các nước trên thế giới 


Dựa theo báo cáo của ECA (2001), khi bàn về môi trường chính sách phù hợp để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, có một sự thừa nhận chung rằng hai nhân tố cơ bản có thể giúp tất cả các doanh nghiệp là môi trường vĩ mô ổn định (kiểm soát tốt lạm phát, mức thâm hụt ngân sách thấp, tỷ giá hối đoái có tính cạnh tranh); và chính sách công nghiệp, thương mại gắn với thị trường và hướng ra nước ngoài, giảm kiểm soát nhập khẩu và thuế quan. Tuy nhiên, giảm rào cản nhập khẩu và thuế quan cần được tiến hành từ từ để các doanh nghiệp trong nước có đủ thời gian điều chỉnh với những thách thức mới, và chính phủ có đủ thời gian để hình thành các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, giúp họ cạnh tranh với hàng nhập khẩu và thâm nhập sang các nước khác.  


Những khó khăn đặc biệt trong môi trường chính sách của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể là sản phẩm của những chiến lược ngành trong quá khứ. Theo Spọth (1992), các chiến lược đó có 4 đặc trưng ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cần được thay đổi. Thứ nhất là sự thiên vị trong chính sách khuyến khích. Rất nhiều nước theo đuổi chiến lược công nghiệp hoá dựa trên các doanh nghiệp qui mô lớn. Thông qua các chính sách tín dụng, khuyến khích đầu tư, qui định thương mại, phân bổ hạn ngạch, ... đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp qui mô lớn hình thành và tăng trưởng, vô tình đã phân biệt đối xử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khó khăn thứ hai là vần đề quản lý tập trung. ở nhiều nước đang phát triển, chính quyền trung ương thể hiện mức độ tập trung cao về nguồn lực và ra quyết định. Các ý kiến đề xuất bởi chính quyền địa phương để thúc đẩy các hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị bóp nghẹt bởi tiến trình ra quyết định của cấp trên và thiếu nguồn lực ở cấp địa phương. Khó khăn thứ ba liên quan đến thủ tục hành chính và lề lối làm việc. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các thủ tục để phù hợp với qui định của Nhà nước nhằm được hưởng chính sách ưu tiên như thủ tục đăng ký, thuế, tài sản, ... là khó thực hiện. Đây không phải là khó khăn với những doanh nghiệp qui mô lớn vì họ có các nhân viên chuyên phụ trách về lĩnh vực này, còn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ là gánh nặng. Vấn đề thứ tư được gọi là "lỗ hổng của tăng trưởng thể chế". Để khắc phục những tác động tiêu cực của chính sách ưu đãi mở rộng đối với người sản xuất nhỏ, một số nước đã đưa ra các công cụ và qui định khuyến khích đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chính sách ưu đãi này có thể sẽ hạn chế sự mở rộng của các doanh nghiệp nhỏ nhưng cũng có thể lại làm gia tăng chúng. Dựa trên những bài học trên, để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần khắc phục những hạn chế của môi trường chính sách như tăng cường tính tự chủ cho các doanh nghiệp, cải thiện lề lối làm việc, đơn giản thủ tục hành chính, dành những ưu đãi nhất định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng tăng lên do thay đổi về bản chất của cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Tốc độ và giao hàng đúng thời điểm đã trở thành một thông số quan trọng trong cạnh tranh mới. Cơ sở hạ tầng tốt sẽ giảm đáng kể chi phí chuyển dịch hàng hoá. Vì vậy, cải thiện cơ sở hạ tầng cũng là một phương cách giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Theo tổng kết của ECA (2001), để đảm bảo ngân quỹ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, các nước có thể nghiên cứu huy động từ ba nguồn bổ sung sau: (1) nhà nước (cần dành một tỷ lệ phần trăm GDP nhất định để đầu tư mới cơ sở hạ tầng và duy trì chất lượng các cơ sở hạ tầng hiện có), (2) Kết hợp giữa nhà nước và khu vực tư nhân để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng mới, (3) Viện trợ nước ngoài.   


Theo báo cáo của ECA (2001), bên cạnh biện pháp tài chính, nhiều quốc gia phát triển thúc đẩy khả năng cạnh tranh và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các dịch vụ phi tài chính. Nói một cách khái quát, họ tập trung vào 2 lĩnh vực: (1) Các dịch vụ liên quan đến cải thiện năng lực sản xuất và năng lực đổi mới như tư vấn về bố trí sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng; cung cấp thông tin về tiến bộ công nghệ; kiểm tra nguyên vật liệu; đào tạo các chủ doanh nghiệp và người lao động, v.v...; (2) Những dịch vụ liên quan đến phát triển các hoạt động marketing trong doanh nghiệp, chẳng hạn như đào tạo về marketing, thu thập thông tin, liên kết kinh doanh.

3.4. Khung phân tích khả năng cạnh
        tranh của doanh nghiệp  


Qua các nghiên cứu trình bày ở trên, có thể thấy rằng: do điều kiện nghiên cứu khác nhau nên mỗi tác giả có thể đứng ở những góc độ khác nhau khi phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nhưng nhìn chung họ đều đề cập tới một số yếu tố thể hiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp như thực lực về nhân lực, tài chính và công nghệ; hệ thống phân phối; chất lượng sản phẩm; lợi nhuận, thị phần và hiệu quả kinh doanh... Đồng thời, có một quan điểm chung nữa là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp chịu sự tác động của các yếu tố môi trường. Tổng hợp từ lý thuyết và thực tiễn đó, nghiên cứu này xây dựng một mẫu ví dụ về khung phân tích khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Hình 2).




Hình 2. Khung phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
trong bối cảnh hội nhập

Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp có thể được phân tích ở 3 góc độ: (1) các tài sản cạnh tranh, (2) các tiến trình cạnh tranh, và (3) các kết quả cạnh tranh. Trong đó, các tài sản cạnh tranh bao gồm những nguồn lực về đất đai, lao động, máy móc thiết bị, công nghệ, giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Tiến trình cạnh tranh liên quan đến các chính sách về sản phẩm (chủng loại, nhãn hiệu, chất lượng, bao gói), giá bán, phân phối sản phẩm và xúc tiến marketing; quản lý nguồn cung ứng của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu thể hiện kết quả cạnh tranh của doanh nghiệp cần được tập trung phân tích là kết quả và hiệu quả kinh tế (lợi nhuận, thị phần, v.v.), sự thỏa mãn của khách hàng, và hiệu quả xã hội. Đó là những chỉ tiêu trực tiếp, sau cùng thể hiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tài sản cạnh tranh ảnh hưởng đến những quyết sách mà doanh nghiệp sử dụng trong quá trình cạnh tranh, từ đó sẽ tác động tới kết quả cạnh tranh của doanh nghiệp.  


Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài gồm: (1) môi trường vĩ mô, (2) môi trường vi mô và (3) yếu tố quốc tế. Môi trường thuận lợi sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay - khi Việt Nam đã tham gia AFTA, gia nhập WTO và một số định chế quốc tế khác thì xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và các đối thủ cạnh tranh quốc tế sẽ là hai yếu tố quốc tế quan trọng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp phải đối mặt với những hạn chế thương mại khác nhau như tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, bao bì đóng gói, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, v.v. Đó là những thách thức có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, khi những thoả thuận, điều ước thương mại được ký kết và thực thi, các doanh nghiệp nước ngoài có điều kiện thuận lợi hơn để thâm nhập thị trường trong nước, số lượng đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước sẽ tăng hơn, mức độ cạnh tranh từ đó sẽ cao hơn ngay cả trên thị trường nội địa. 


4. KẾT LUẬN  


Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp có thể hiểu một cách khái quát là thực lực của doanh nghiệp, được thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn lực, kết quả và hiệu quả. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp luôn hàm ý so sánh với các đối thủ cùng hoạt động trên thị trường.


Khi phân tích đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chúng ta có thể tiếp cận theo ba quan niệm: quản trị chiến lược, tân cổ điển và tổng hợp. Mỗi phương pháp tiếp cận có những ưu và nhược điểm riêng, tuy nhiên phân tích khả năng cạnh tranh theo quan điểm tổng hợp được đánh giá cao hơn. Nó thể hiện đầy đủ cả những phân tích định tính và định lượng cũng như quan sát tĩnh và động.


Theo kết quả nghiên cứu của một số tác giả, nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh chưa cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là do môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, trở ngại. Kinh nghiệm của một số nước để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là: tạo môi trường vĩ mô ổn định; chính sách công nghiệp, thương mại gắn với thị trường và hướng ra nước ngoài; cải thiện cơ sở hạ tầng; tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp với tín dụng chính thống; phát triển các dịch vụ phi tài chính. 

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, một mẫu khung phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đã được đề xuất. Theo đó, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ được phân tích ở 3 góc độ: các tài sản cạnh tranh, các tiến trình cạnh tranh và các kết quả cạnh tranh; trong đó, các kết quả cạnh tranh là chỉ tiêu trực tiếp, sau cùng phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.   
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